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Chương I:   MỞ ĐẦU 

I-1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN NGHIÊN CỨU 

  I-1-1. Tầm quan trọng của đối tượng nghiên cứu 
 

Sông Cửu Long là tên gọi phần chảy qua lãnh thổ Việt Nam của sông 
Mêkông. Đây là hệ thống sông lớn nhất Việt Nam. Với chiều dài khoảng 
230 km tính từ  biên giới Việt Nam – Campuchia tới Biển Đông. Sông Cửu 
Long bao gồm hai nhánh chính: Sông Tiền và sông Hậu. 

 Sông Cửu Long có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với toàn bộ đồng 
bằng Nam Bộ: 

- Tạo ra ĐBSCL với diện tích 39.000 km2 , vùng ven sông Tiền, sông 
Hậu là nơi tập trung hầu hết các đô thị lớn của ĐBSCL. 

- Là nguồn cung cấp nước ngọt cho dân sinh, kinh tế cho toàn vùng 
đồng bằng Nam Bộ. 
 - Là tuyến giao thông thủy nối liền đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) với thành phố Hồ Chí Minh, với cả nước và Quốc Tế . 
 
 I-1-2. Tính cấp thiết của dự án nghiên cứu 

 
Hiện tượng xói lở bờ sông Cửu Long đã gây nên những tổn thất hết 

sức nặng nề. Với số liệu thống kê chưa đầy đủ hơn thập niên qua đã có: 
� 32 người bị thiệt mạng và mất tích;  
� 05 dãy phố bị đổ xuống sông; 
� 06 làng bị xóa sổ, trên 2200 căn hộ bị sụp đổ và buộc phải di 

dời; 
� Một thị xã tỉnh lỵ phải di dời đi nơi khác (Sađéc); 
� Hiện nay 01 thành phố, 02 thị xã, 04 thị trấn đang trong tình 

trạng  xói lở mạnh. 
Thiệt hại do xói lở bờ sông Cửu Long hàng năm lên đến hàng trăm tỷ 

đồng. Do đó, việc nghiên cứu tìm ra biện pháp, giải pháp kỹ thuật hợp lý 
nhằm giảm nhẹ thiên tai do hiện tượng xói lở bờ sông Cửu Long gây ra là 
một công việc hết sức cấp thiết.  
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I-2. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

1 – Đánh giá thực trạng của hiện tượng xói lở bờ sông Cửu Long 
trước, trong và ngay sau trận lũ lịch sử năm 2000. 
  Xác định nguyên nhân, cơ chế và các nhân tố gây ảnh hưởng tới hiện 
tượng xói lở bờ sông Cửu Long. 

2 – Đề xuất công thức tính tốc độ xói lở bờ ứng dụng cho một số khu 
vực sạt lở trọng điểm trên sông Cửu Long. 

 Xây dựng công nghệ dự báo, cảnh báo tốc độ xói lở cho các khu vực 
sạt lở trọng điểm trên sông Cửu Long. 

3 – Lập bản đồ dự báo các điểm xói lở bờ trong tương lai cho toàn 
tuyến sông Cửu Long. 

4 – Xây dựng bản đồ dự báo phạm vi xói lở các giai đoạn 2002, 2005 
và 2010, cho những khu vực xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long. 

5 - Đề xuất các biện pháp, các giải pháp kỹ thuật hợp lý để phòng 
tránh và ngăn chặn nhằm giảm nhẹ thiên tai cho giai đoạn trước mắt ở các 
khu vực xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long.  

  I-3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 - Thu thập, cập nhật các tài liệu cơ bản, các kết quả nghiên cứu về 
điều kiện địa chất, thủy văn, điều kiện dân sinh kinh tế. 
 - Điều tra, đánh giá thực trạng tình hình sạt lở bờ sông Cửu Long 
trước, trong và sau lũ lịch sử năm 2000. 
 - Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế và các nhân tố ảnh hưởng tới hiện 
tượng xói lở bờ sông Cửu Long. 

- Nghiên cứu quá trình diễn biến lòng sông, hình thái sông vùng xói 
lở trọng điểm trên sông Cửu Long. 
 - Nghiên cứu quá trình xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc bằng 
mô hình toán. 
 - Xác định hệ số thực nghiệm cho một số công thức tính tốc độ xói lở 
bờ.  

- Xây dựng công nghệ dự báo, cảnh báo vị trí, phạm vi và tốc độ xói 
lở bờ cho các khu vực sạt lở trọng điểm trên sông Cửu Long. 

- Nghiên cứu định hướng các biện pháp thích hợp, các giải pháp kỹ 
thuật tiên tiến nhằm phòng tránh và phòng chống xói lở bờ trong giai đoạn 
trước mắt và lâu dài cho một số vùng xói lở trọng điểm trên sông Cửu 
Long. 
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- Kết luận và kiến nghị. 
- Tổng kết dự án. 

I-4. TÀI LIỆU CƠ BẢN DÙNG CHO NGHIÊN CỨU DỰ ÁN 

Tài liệu địa hình, địa chất, thủy văn sông Cửu Long được thu thập từ 
các nguồn tài liệu: của công ty phát triển hàng hải Pháp, của quân đội Mỹ, 
của Nga, của UB sông Mêkông và của một số cơ quan chuyên ngành  nước 
ta. Ngoài ra, còn đo mới bổ sung một số tài liệu về địa hình, thủy văn dòng 
chảy bằng các thiết bị, máy móc hiện đại với độ chính xác cao (Máy định vị 
vệ tinh xác định vị trí bờ lở, đường viền bờ lở, máy ADCP đo lưu lượng, vận 
tốc mặt cắt ngang sông), vào trước và ngay sau lũ lịch sử năm 2000.   

  I-5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DỰ ÁN 

Phương pháp điều tra khảo sát hiện trường. 
Phương pháp giải đoán ảnh viễn thám. 
Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, xếp chồng. 
Phương pháp mô phỏng quá trình xói, bồi lòng dẫn bằng mô hình 
toán.  
Phương pháp tính toán xói lở bằng công thức kinh nghiệm. 

  I-6. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 Dự án nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long được 
triển khai thực hiện từ tháng 11/1999.  

Từ tháng 11/1999 đến 12/2000  
Thu thập tài liệu cơ bản. 
 Điều tra khảo sát thực địa nhằm xác định thực trạng về phạm vi, tốc 

độ xói lở bờ sông Cửu Long. 
 Báo cáo kết quả dự báo bước đầu về tốc độ và phạm vi sạt lở bờ 
trên sông  Cửu Long vào mùa lũ năm 2000.  

  Xây dựng bản đồ quá trình diễn biến lòng dẫn các khu vực xói lở  
trọng điểm trên sông Cửu Long.  

  Xây dựng các quan hệ hình thái cho một số mặt cắt sông ổn định cóù 
đủ tài liệu. 

  Nghiên cứu áp dụng mô hình toán tính toán xói lở cho đoạn sông 
Tiền khu vực thị xã Sađéc. 
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  Nghiên cứu khả năng ứng dụng và lựa chọn công thức tối ưu cho 
việc tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc. 

 Xây dựng công thức dự báo tốc độ xói lở bờ cho sông Tiền đoạn thị  
xaõ Sañeùc. 

Khảo sát quá trình diễn biễn lũ, tình hình sạt lở bờ sông Cửu Long  
trong  và sau trận lũ lịch sử năm 2000. 
 Từ tháng 12/2000 đến khi kết thúc dự án 

Xây dựng công nghệ dự báo tốc độ xói lở bờ tại một số khu vực xói lở 
trọng điểm trên sông Cửu Long. 

Dự báo phạm vi và mức độ xói lở bờ sau 2 năm, 5 năm, 10 năm cho 
một số khu vực xói lở trong điểm trên sông Cửu Long. 

Nghiên cứu định hướng các biện pháp, giải pháp kỹ thuật phòng 
chống xói lở bờ một số vùng xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long.  

Viết báo cáo tổng kết dự án. 
Nghiệm thu dự án. 

I-7. SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

            1 - Tài liệu địa hình, địa chất, thủy văn tại một số trạm, một số khu 
vực xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long. 
 2 - Bản đồ hiện trạng vị trí, phạm vi xói lở bờ trên sông Cửu Long. 
 3 - Một số quan hệ hình thái cho các đoạn sông ổn định trên sông 
Cửu Long. 
 4 - Công thức kinh nghiệm tính tốc độ xói lở bờ cho các khu vực xói 
lở trọng điểm trên sông Cửu Long với độ chính xác đạt yêu cầu và tiện lợi 
cho việc sử dụng. Công thức dự báo tốc độ, phạm vi xói lở bờ cho các khu 
vực xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long.  
 5 – Bản đồ dự báo xói lở các giai đoạn 2002, 2005 và 2010 cho các 
khu vực xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long. 
 6 - Định hướng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm phòng chống 
xói lở và giảm nhẹ thiên tai cho từng vùng xói lở trọng điểm trên sông Cửu 
Long. 
 7 - Phần mềm quản lý dữ liệu cơ bản và các kết quả nghiên cứu cho 
hệ thống sông Cửu Long. 
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    Chương II 

THỰC TRẠNG XÓI LỞ BỜ SÔNG CỬU LONG 

  II-1. TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH XÓI LỞ BỜ SÔNG CỬU LONG 

Sau khi nghiên cứu phân tích các tài liệu lịch sử, qua điều tra, xem 
xét, nghiên cứu các vết tích sạt lở bờ còn lưu lại, chúng tôi xác định được vị 
trí,  phạm vi và tốc độ của 68 điểm sạt lở trên sông Cửu Long.  

Thống kê theo đơn vị hành chính: 
 + Tỉnh Đồng Tháp:       16 điểm  
 + Tỉnh An Giang:          20 điểm  

+ Tỉnh Tiền Giang:         4 điểm  
+ Tỉnh Vĩnh Long:        10 điểm  
+ Tỉnh Bến Tre:              4 điểm  
+ Tỉnh Cần Thơ :             6 điểm  

 + Tỉnh Sóc Trăng:           1 điểm 
     + Tỉnh Trà Vinh:             7 điểm  

Thống kê theo tốc độ sạt lở trung bình hàng năm: 
+ Tốc độ sạt lở mạnh (trên 10 m/năm):                11 điểm 
+ Tốc độ sạt lở trung bình (từ 5 đến 10 m/năm):  32 điểm 
+ Tốc độ sạt lở yếu (dưới 5m/năm):                      25 điểm 

Thống kê theo đặc điểm hình thái sông: 
+ 18  điểm sạt lở trên đoạn sông cong, gấp khúc. 

 + 4 điểm sạt lở trên đoạn sông co hẹp đột ngột. 
 + 6 điểm sạt lở trên đoạn sông nằm tại các cửa phân lưu. 
 + 12 điểm sạt lở trên các cù lao nằm trong lòng dẫn. 

+ Các điểm còn lại nằm trên các đoạn sông tương đối thẳng với tốc 
độ và phạm vi sạt lở nhỏ. 

Thống kê theo khu vực sông ảnh hưởng chủ yếu của chế độ dòng chảy thượng 
nguồn và phần sông ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thủy triều Biển Đông 
(ranh giới tại Vĩnh Long đối với sông Tiền, tại mặt cắt sông cách Cần Thơ 
khoảng 30 km về phía hạ lưu đối với sông Hậu ): 

+ Phần sông ảnh hưởng của chế độ dòng chảy thượng nguồn có 52 
điểm sạt lở. 
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+ Phần sông ảnh hưởng của chế độ thủy triều Biển Đông có 16 điểm 
sạt lở. 

Vị trí 68 điểm sạt lở bờ được thể hiện trên bản đồ hình II-1  
 

II-2.  CÁC KHU VỰC XÓI LỞ TRỌNG ĐIỂM  TRÊN SÔNG CỬU LONG 
 

Phân theo mức độ thiệt hại sau mỗi lần sạt lở, hiện trên sông Cửu 
Long có 6 khu vực xói lở trọng điểm, đó là: 

- Khu vực xói lở bờ sông Tiền đoạn Thường Phước, huyện Hồng 
Ngự, tỉnh Đồng Tháp; 

- Khu vực xói lở bờ sông Tiền đoạn thị trấn Tân Châu; ï 
- Khu vực xói lở bờ sông Tiền đoạn thị trấn  Hồng Ngự; 
- Khu vực xói lở bờ sông Tiền đoạn Thị xã Sađéc; 
- Khu vực xói lở bờ sông Hậu đoạn Thành phố Long Xuyên; 
- Khu vực xói lở bờ sông Hậu đoạn Thành phố Cần Thơ. 

 
II-3. HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ BỜ SÔNG CỬU LONG TRONG VÀ NGAY SAU 

LŨ LỊCH SỬ NĂM 2000 

Trận lũ lịch sử năm 2000 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng nhất trong 
hơn 70 năm qua. Cả một vùng rộng lớn thuộc các tỉnh Đồng Tháp, An 
Giang, Kiên Giang, Long An và một số huyện lân cận thuộc các tỉnh Cần 
Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre chìm trong biển nước. Trận lũ đã 
cướp đi sinh mạng của hơn 400 người, hàng triệu người khác bị lâm vào 
cảnh màn trời chiếu đất. Hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, cả vạn hecta 
lúa và hoa màu bị mất trắng và v.v... Bên cạnh đó, xói lở bờ sông Cửu Long 
trong và ngay sau trận lũ năm 2000 cũng góp phần đáng kể đưa tổng số 
thiệt hại lên tới 3.800 tỷ đồng [3].  

Trong và ngay sau trận lũ lịch sử năm 2000 đã xảy ra 57 điểm sạt lở 
bờ trên sông Tiền và sông Hậu, được thể hiện trên hình II-2. Trong đó: 

- 15 điểm  sạt lở mạnh (sông Tiền 11 điểm, sông Hậu 4 điểm)  
- 29 điểm sạt lở trung bình  (sông Tiền 17 điểm, sông Hậu 12 điểm) 
- 13 điểm sạt lở yếu (sông Tiền 4 điểm, sông Hậu 9 điểm) 
Một số đợt sạt lở bờ sông Cửu Long trong và sau lũ lịch sử năm 2000 

đã gây xôn xao dư luận: 
Đợt sạt lở vào cuối tháng 9/2000, tại phía bờ hữu sông Tiền thuộc khu 

vực phường 3 và phường 4 thị xã Sađéc đã làm sụp đổ xuống sông nhiều 
căn nhà và nhiều ngôi nhà khác buộc phải di dời khẩn cấp, đã dẫn đến 
nguy cơ mất ổn định đập ngăn rạch Nhà Thương, cùng hệ thống kè  
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bảo vệ dãy phố chợ rất sầm uất và cầu Cái Sơn khu vực thị xã Sađéc.  
Đêm 18/9/2000 tại khu vực ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ lở đất lớn. Đoạn sông bị sụp 
lở dài 200 m rộng 70 m, nhiều nhà dân bị nhấn chìm, một số ghe thuyền bị 
đắm.  

Tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên vào lúc 12 
giờ ngày 10/10/2000 đã xảy ra một vụ sạt lở làm chìm 3 căn nhà, 11 căn 
nhà khác phải di dời khẩn cấp.  

Lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 11/10/2000 vụ lở đất đã xảy ra tại đầu 
cù lao Phó Quế, phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, đưa 14 căn nhà xuống 
sông Hậu. Phạm vi sạt lở dài 70 m, trong vùng đã được cảnh báo. Vụ lở xảy 
ra giữa đêm khuya nhưng không thiệt hại về nhân mạng. 

Đợt sạt lở lúc 11 giờ trưa ngày 17/10/2000 tại cù lao Phó Ba, xã Mỹ 
Hoà Hưng, Tp. Long Xuyên đã nhấn chìm 9 căn nhà, 19 căn trong vùng có 
nguy cơ sạt lở phải di dời lánh nạn. 
 Ngày 6/12/2000 tại công viên trước cửa UBND huyện Tân Châu đã 
xảy ra một đợt lở lớn với chiều dài cung trượt gần 45 m, sâu vào bờ 20 m 
làm sụp đổ vườn hoa công viên trước UBND Huyện. 
 Ngày 21/12/2000, đoạn bờ sông từ dưới hạ lưu trạm thủy văn Tân 
Châu tới của kênh Vĩnh An, bị sụp đổ xuống sông đem theo nhiều nhà cao 
tầng, cột điện, công trình kiến trúc khác. 

Tỉnh An Giang là một trong những tỉnh có mức thiệt hại lớn nhất do 
hiện tượng sạt lở bờ sông Tiền và sông Hậu gây ra trong đợt lũ năm 2000. 
Từ đầu trận lũ năm 2000 đến nay (ngày 15/11/2000), sạt lở bờ sông Tiền và 
sông Hậu thuộc địa phận tỉnh An Giang, đã cướp đi trên 31 ha đất, 556 hộ 
phải di dời, 500 hộ khác đang trong tình trạng bị đe dọa cần phải di dời 
khẩn cấp [4]. 

II-4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH XÓI LỞ  BỜ SÔNG CỬU LONG 

- Xói lở bờ xảy ra trên toàn tuyến. 
- Xói lở thường xảy ra ở các đoạn sông cong, đoạn sông gấp khúc, 

các đoạn sông có mặt cắt thu hẹp đột ngột, đầu các cù lao, cồn cát, bãi bồi 
ở lòng sông và hai phía thượng, hạ lưu những cửa phân nhập lưu có kích 
thước đáng kể.  

- Hiện tượng xói lở trên sông Tiền diễn ra mãnh liệt và phức tạp hơn 
trên sông Hậu.  

- Vùng thượng châu thổ sông, xói lở xảy ra nhiều và mãnh liệt hơn. 
Các đợt sạt lở thường xảy ra vào những ngày mưa lớn trong thời kỳ lũ rút, 
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sạt lở thường gây nên thiệt hại rất lớn về người và của. Các đoạn sông 
thuộc vùng hạ châu thổ, chịu ảnh hưởng chính của chế độ thủy triều Biển 
Đông, sạt lở bờ ít xảy ra nhưng hiện tượng bồi tụ lại chiếm ưu thế, xói lở chỉ 
xảy ra trên lớp đất mặt bờ sông, thiệt hại do sạt lở mỗi đợt không nhiều. 
Các đợt sạt lở thường xảy ra vào thời điểm triều rút của những ngày triều 
cường, sau mùa gió chướng và sau những cơn bão lớn. 
 - Trong sáu khu vực xói lở trọng điểm: Thường Phước, Tân Châu, 
Hồng Ngự, Sađéc, Long Xuyên và Cần Thơ thì cả 6 khu vực đều bị sạt lở 
vào những tháng cuối mùa lũ lịch sử năm 2000. 
    
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG II 
 
1 - TCKT. Thủy văn, Báo cáo “Bước đầu đánh giá về lũ năm 2000 ở 

ĐBSCL, Đồng Tháp 10/11/2000. 
2 - PVKSQH Thủy lợi Nam Bộ, “Nhận định về trận lũ lịch sử năm 

2000 và chiến lược, biện pháp kiểm soát lũ ở ĐBSCL. Đồng Tháp 11/2000. 
3 - Bộ NN & PT Nông thôn: “Báo cáo về khắc phục hậu quả lũ lụt 

khôi phục sản xuất ở ĐBSCL”, Hà Nội 11/2000. 
4 - UBND tỉnh An Giang,:”Về thiệt hại và những giải pháp khắc 

phục hậu quả lũ lụt”, Long Xuyên 11/2000. 
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Chương III 

 NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ VÀ CÁC NHÂN TỐ  
ẢNH HƯỞNG TỚI HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ BỜ SÔNG CỬU LONG 

III-1. NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG XÓI LỞ BỜ 
SÔNG CỬU LONG 

III-1-1. Nguyên nhân của hiện tượng xói lở bờ trên  toàn tuyến 
 sông Cửu Long 

 
Nguyên nhân gây ra xói lở bờ sông là do sự tác động cơ học, lý học, 

hóa học của dòng nước tác dụng vào lòng dẫn làm bùn cát, một bộ phận tạo 
thành lòng dẫn bị lôi cuốn đi theo dòng nước.  

Tốc độ xói lở bờ sông nhanh hay chậm, nhiều hay ít là do dòng nước 
tại vị trí đó có khả năng công phá, lôi cuốn được nhiều hay ít lượng bùn cát 
lòng sông, bờ sông và thời gian  duy trì được khả năng đó. Vì vậy, những 
nguyên nhân làm thay đổi dòng chảy, thay đổi tính chất cơ lý của vật liệu 
cấu tạo nên lòng dẫn cũng chính là những nguyên nhân gây nên xói lở lòng 
dẫn. 

III-1-2. Nguyên nhân của hiện tượng xói lở bờ tại một số khu 
vực xói lở trọng điểm trên sông Cửu Long 

a, Nguyên nhân xói lở bờ trên sông Tiền đoạn Thường Phước, 
Tân Châu, Hồng Ngự 

  Sự hình thành và phát triển bãi bên và các cù lao bờ hữu làm cho trục 
động lực của dòng chảy ép sát về phía bờ tả Thường Phước. Lưu tốc dòng 
chảy sát bờ vào mùa kiệt đạt tới 2 m/s còn vào mùa lũ có thể đạt tới 3 m/s. 
Trong khi đó vận tốc lớn nhất cho phép không xói của các lớp đất lòng 
sông, bờ sông ở đây chỉ đạt tới 0,7 m/s. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến 
tốc độ xói lở hàng năm ở khu vực này đạt tới 30 đến 50 m/năm.  

Xói lở bờ khu vực thị trấn Tân Châu là do dòng chảy có năng lượng 
lớn tác động trực diện vào bờ (hậu quả của quá trình xói lở ở Thường 
Phước), sau đó được phản xạ lại, tạo nên cấu trúc dòng sát bờ hết sức phức 
tạp (dòng chảy xáo trộn, dòng chảy xoáy, dòng nhiễu xạ.v.v…), hình thành 
hố xói sâu gần bờ gây mất ổn định bờ sông. 

 Khu vực xói lở đoạn sông thị trấn Hồng Ngự nằm phía bờ lõm của  



đoạn sông vừa cong vừa co hẹp, với chiều dài đoạn xói lở trên 4 km, nhưng 
khu vực xói lở nghiêm trọng nhất là phía thượng lưu và hạ lưu cửa vào sông 
Sở Thượng. 

Đoạn sông Tiền, tại cửa sông Sở Thượng bị co hẹp, chịu chế độ dòng 
chảy hai chiều, ngoài ra cửa vào sông không thuận, đã tạo nên dòng chảy 
đáy có vận tốc rất lớn, tạo nên các xoáy nước và sóng nhiễu xạ công phá 
lòng sông Tiền và lòng sông Sở Thượng. Các hố xói sâu dần dần hình 
thành, rồi tiến sát bờ, gây mất ổn định dẫn đến sạt lở.   

  

b, Nguyên nhân xói lở bờ trên sông Tiền đoạn thị xã Sađéc 
 tỉnh Đồng Tháp 

Vận tốc dòng chảy tại một mặt cắt sông chịu ảnh hưởng của chế độ 
thủy triều nói chung và đoạn sông Tiền khu vực Sađéc nói riêng được tính 
theo công thức: 
 

Tbiv  = Tniv + biv        (III-1) 

Trong đó: 
Tbiv  là vận tốc trung bình tại mặt cắt thứ i; 

Tniv  là thành phần vận tốc do dòng chảy thượng nguồn tạo ra tại 

mặt cắt thứ i ; 
biv  là thành phần vận tốc do chế độ thủy triều tạo ra tại mặt cắt 

thứ i. 
 Từ công thức tính vận tốc dòng chảy (III-1) cho thấy khi hai véc tơ 
vận tốc cùng chiều thì vận tốc trung bình mặt cắt tại đó sẽ rất lớn, còn khi 
hai véc tơ vận tốc không cùng chiều dòng chảy bị dồn ép có khi gây ra 
dòng  xoáy, dòng nhiễu động rất phức tạp. 

Như vậy, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sạt lở bờ đoạn sông Tiền 
khu vực thị xã Sađéc là do dòng chảy ép sát bờ có vận tốc rất lớn khi triều 
rút (nhất là vào mùa lũ) vượt gấp nhiều lần vận tốc cho phép không xói của 
đất lòng sông, bờ sông. Ngoài ra, sự giao thoa dòng chảy nguồn và dòng 
triều làm thu hẹp diện tích dòng chính, ép dòng chính vào sát bờ và tạo ra 
các xoáy nước lớn, đồng thời sóng vỗ bờ do gió chướng, do tàu vận tải lớn 
đi trên sông, hiện tượng đào đất bờ làm gạch, hiện tượng neo đậu tàu bè vô 
nguyên tắc cũng là những nguyên nhân không nhỏ gây ra hiện tượng xói lở 
bờ và gia tăng tốc độ xói lở bờ ở khu vực này.    
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       c, Nguyên nhân xói lở bờ trên sông Hậu khu vực thành phố Long Xuyên. 

 Đoạn sông Hậu khu vực xói lở bờ thuộc địa phận thành phố Long 
Xuyên, là một đoạn sông phân nhánh phức tạp. Cách thành phố Long 
Xuyên khoảng 7 km về phía thượng lưu, dòng chảy sông Hậu được phân 
thành hai nhánh kẹp giữa là cù lao Ông Hổ. Nhánh phải đi sát thành phố 
Long Xuyên là nhánh nhỏ nhưng đang trong giai đoạn phát triển mạnh, 
trong nhánh phải lại có các bãi giữa  là cù lao Phó Ba và cù lao Phó Quế. 
Các cù lao được cấu tao bởi đất, cát chưa được cố kết hoàn toàn, nên tính 
chất cơ lý rất thấp và dĩ nhiên là rất dễ bị xói lở. Vì vậy, vào mùa lũ dòng 
chảy sông có vận tốc lớn thì hiện tượng sạt lở xảy ra ở đầu các cù lao là 
điều không thể tránh khỏi.  

Ngoài ra, bè cá có kích thước rất lớn nằm dọc theo cù lao Phó Ba, cù 
lao Phó Quế làm co hẹp lòng dẫn và ép dòng chảy vào phía bờ sông khu 
vực trung tâm thành phố Long Xuyên gây nhiều bất lợi cho đoạn bờ sông 
khu vực này. 

 

d, Nguyên nhân xói lở bờ trên sông Hậu khu vực thành phố Cần Thơ. 
 

Xói lở bờ sông khu vực thành phố Cần Thơ là xói lở bề mặt, với 
nguyên nhân được tổ hợp từ nhiều yếu tố: Dòng chảy lũ tràn bờ, dòng chảy 
vào ra, lên xuống của thủy triều, sự bào mòn bờ sông vì sóng do gió, do 
bão, do tàu vận tải lớn gây nên. Ngoài ra, tác động của dòng thấm hai 
chiều, sự thay đổi trạng thái khô ướt liên tục của đất bờ sông, hiện tượng 
rửa trôi muối khoáng, chất hữu cơ, chua phèn trong đất vào thời kỳ ngập lũ, 
đã làm cho đất bờ sông gia tăng kích thước lỗ rỗng,  giảm tính chất cơ lý. 

   III-2. CƠ CHẾ XÓI LỞ BỜ TRÊN SÔNG CỬU LONG 

III-2-1. Cơ chế xói lở bờ vùng sông chịu ảnh hưởng chủ yếu của dòng chảy 
thượng nguồn 

Cơ chế xói lở bờ sông Cửu Long, vùng chịu ảnh hưởng chủ yếu của 
dòng chảy thượng nguồn được khái quát hóa thành ba giai đoạn:  
 Giai đoạn I: Bắt đầu từ thời điểm những hạt bùn cát lòng sông, bờ 
sông đầu tiên bị dòng nước cuốn đi và kết thúc vào thời điểm khối đất bờ 
sông đạt tới trạng thái cân bằng giới hạn. 

Diễn biến giai đoạn I nhanh hay chậm, lâu hay mau là tùy thuộc vào  
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khả năng của dòng nước, lượng ngậm bùn cát của dòng chảy sông, tính chất 
cơ lý của đất lòng sông, bờ sông và sự phân bố các lớp đất tại vị trí đó.  
 Giai đoạn II: Diễn ra từ lúc khối đất bờ đạt đến trạng thái cân bằng 
giới hạn và kết thúc khi khối đất đó sụp đổ xuống sông. Thời gian và điều 
kiện diễn tiến giai đoạn II tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất đất, 
điều kiện dòng chảy, sự xuất hiện của mưa, sóng vỗ, khối đất bờ có rễ cây 
hay không v.v…và v.v… Tuy nhiên, thời gian diễn tiến giai đoạn II chỉ có thể 
được tính bằng giờ, bằng ngày còn điều kiện thì chỉ cần một tác động rất 
nhỏ từ bên ngoài vào khối đất đang ở trạng thái giới hạn sẽ nhanh chóng trở 
nên mất ổn định rồi sụp đổ. 
 Giai đoạn III: Được bắt đầu từ khi khối đất bờ đổ xuống sông và kết 
thúc khi dòng chảy cuốn hết khối đất lở đó đi nơi khác. Thực chất giai đoạn 
này cũng chỉ là quá trình bào xói và lôi kéo đất lòng sông, bờ sông nhưng là 
khối đất đã bị sụp đổ, tan rã. Vì thế,  tốc độ bào xói đất trong giai đoạn này 
nhanh hơn nhiều so với quá trình bào xói ở giai đoạn I. Nhìn chung sự diễn 
tiến nhanh chậm của giai đoạn này cũng phụ thuộc vào vận tốc dòng chảy 
tại vị trí đó, lượng ngậm bùn cát của dòng chảy, cấu tạo thành phần và kích 
cỡ hạt đất của khối đất lở.    
 Trong thực tế xói lở bờ, ba giai đoạn nêu trên thực chất là những mắt 
xích không thể tách rời, nó là một quá trình diễn tiến liên tục, quyện vào 
nhau. Không thể tìm được một điểm nút thời gian hay không gian để tách 
biệt giữa chúng.  

III-2-2. Cơ chế xói lở bờ vùng sông chịu ảnh hưởng chủ yếu  
của chế độ thủy triều 

Cơ chế xói lở bờ sông vùng chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều, là 
xói lở bề mặt. Dưới tác dụng tổ hợp của nhiều yếu tố: sóng, thủy triều, dòng 
chảy từ thượng nguồn, dòng hải lưu .v.v..lên lớp đất bề mặt của bờ sông (có 
tính chất cơ lý thấp, tơi xốp, dễ xói) làm bào mòn dần và vận chuyển đi nơi 
khác. Quá trình này diễn ra liên tục theo năm tháng. Tuy nhiên do vận tốc 
dòng chảy không lớn lắm, sóng do tàu bè, do bão gây ra không liên tục còn 
sóng do gió thì đổi hướng nhiều lần trong năm, do đó tốc độ xói lở bờ ở 
vùng này thường nhỏ và thiệt hại do hiện tượng xói lở bờ sông gây ra cũng 
không nhiều.  

 
 
III-3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH  
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XÓI LỞ BỜ SÔNG CỬU LONG 
 

III-3-1. Những nhân tố mang tính khách quan ảnh hưởng tới 
quá trình xói lở   bờ sông Cửu Long 

 
a, Quá trình  hình thành sông ảnh hưởng tới xói bồi lòng dẫn 

 Quá trình hình thành lòng dẫn sông Tiền và sông Hậu vẫn còn giữ 
được những nét đặc thù đó là: sông Hậu tương đối thẳng còn sông Tiền có 
nhiều đoạn uốn khúc phức tạp. Chính nét đặc thù này, phần nào nói lên ảnh 
hưởng của quá trình hình thành lòng dẫn tới hiện tượng xói lở hiện nay. 

        b, Ảnh hưởng điều kiện khí tượng, thủy văn tới xói lở bờ sông Cửu Long 

 Sự phân bố hai mùa mưa nắng trên lưu vực sông Cửu Long đã đem 
lại chế độ dòng chảy sông theo hai mùa rất khác biệt nhau. Dòng chảy mùa 
lũ trên sông có vận tốc lớn hơn gấp  nhiều lần so với dòng chảy mùa kiệt và 
lẽ đương nhiên xói lở bờ sông vào mùa lũ cũng diễn ra mãnh liệt hơn.  
Nắng mưa tại khu vực sạt lở bờ còn làm giảm đáng kể tính chất cơ lý lớp 
đất bề mặt, gia tăng trọng lượng bản thân  khối đất lở, tạo dòng thấm, dòng 
chảy mặt .v.v… thúc đẩy quá trình xói lở. Mưa lũ còn làm cho vùng hạ châu 
thổ sông bị ngập lụt lâu ngày, gây nên hiện tượng rửa trôi muối, chất hữu cơ 
trong đất làm tăng độ lỗ rỗng đất bờ sông (tăng tính tơi xốp) và tất nhiên sẽ 
làm giảm khả năng chống xói mòn của lớp đất mặt. 
 Thủy triều tạo nên dòng chảy trên sông với vận tốc tương đối lớn, 
gây nên sóng triều, tạo các xoáy lớn trong nội bộ dòng chảy ở đoạn sông có 
sự giao thoa dòng chảy nguồn và dòng triều. Ngoài ra thủy triều lên xuống 
làm cho đất bờ sông bị ướt rồi lại khô liên tục, làm phát sinh dòng thấm hai 
chiều trong một bộ phận đất bờ sông. Vì thế, làm giảm khả năng chống xói 
của đất bờ sông.   

 
c, Ảnh hưởng của điều kiện địa chất, địa chất thủy văn tới xói lở bờ 

sông Cửu Long 
Tốc độ xói lở mạnh hay yếu, khối sạt lở bờ lớn hay bé, khoảng thời 

gian giữa hai đợt sạt lở dài hay ngắn không những phụ thuộc vào tốc độ 
dòng chảy mà còn phụ thuộc vào tính chất đất lòng sông, bờ sông và sự 
phân bố sâu hay nông, dầy hay mỏng của lớp đất đó và mực nước ngầm tại 
khu vực sạt lở.  
    d, Ảnh hưởng của điều kiện địa hình tới xói lở bờ sông Cửu Long 
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Địa hình lòng sông là nhân tố khống chế, chi phối và tạo nên kết cấu 
dòng chảy của từng mặt cắt, cũng như cho toàn bộ dòng chảy trên sông. Vì 
nét đặc trưng này mà chúng ta có thể dự báo được một cách tương đối chính 
xác những vị trí sạt lở bờ khi có bản đồ địa hình chi tiết với tỷ lệ lớn của 
lòng dẫn sông. 

III-3-2. Những nhân tố mang tính chủ quan ảnh hưởng tới 
quá trình xói lở bờ sông Cửu Long 

 Những nhân tố mang tính chủ quan ảnh hưởng tới quá trình xói lở bờ 
sông Cửu Long, là những nhân tố do con người làm thay đổi quá trình xói 
lở, phạm vi xói lở, tốc độ xói lở. Nói một cách khác đó là những nhân tố 
dưới tác động của con người làm thay đổi tính chất đất lòng dẫn, thay đổi 
chế độ dòng chảy, kết cấu dòng chảy.  

 
a,Những tác động của con người có tác dụng làm hạn chế xói lở bờ 

sông Cửu Long 

Xây dựng, nạo vét hồ chứa phía thượng nguồn sông Cửu Long có tác 
dụng tích cực làm giảm hiện tượng xói lở bờ sông Cửu Long do tác dụng cắt 
lũ, điều hòa dòng chảy giữa mùa lũ và mùa kiệt. 

Phân lưu một phần lưu lượng sang lạch khác, nhánh sông khác nhằm  
điều tiết hợp lý dòng chảy giữa hai lạch hay nhánh sông cũng có tác dụng 
đáng kể làm giảm xói lở.  
 Trồng cây tạo rừng phòng hộ cho vùng hạ châu thổ sông, cùng các 
biện pháp dân gian đơn giản như thả bèo chống sóng, thả phên, liếp, cừ 
tràm .vv…  cũng phần nào hạn chế hiện tượng xói lở bờ sông ở vùng đóù. 

 

b, Những tác động của con người làm tăng xói lở bờ sông Cửu Long 

Đào bới (khai thác cát, đào luồng lạch cho tàu, bè đi, đào kênh 
mương ..v.v…), gia tải (xây dựng nhà của, cầu cống, đường giao thông 
..v.v…) ngay trong khu vực đang có nguy cơ sạt lở bờ sẽ thúc đẩy tiến trình 
xói lở. 

Phá rừng đầu nguồn làm gia tăng cường suất lũ, làm tăng đáng kể 
hàm lượng bùn cát trong dòng chảy gây lắng đọng bùn cát các hồ thượng 
nguồn làm giảm khả năng điều tiết lũ của các hồ chứa đó cho hạ du.  

Dự án thoát lũ Biển Tây, xây dựng đê bao biên giới [2] (đê bao kênh  



Trung tâm nghiên cứu chỉnh trị sông & Phòng chống thiên tai - Viện KHTL Miền Nam 

15 

Vĩnh Tế, đê bao Tân Thành Lò Gạch) sẽ làm thay đổi phân bố lũ theo 
không gian và thời gian và như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới quá trình 
biến hình lòng dẫn và xói lở bờ sông Cửu Long. 

 Dự án bao các khu thị xã, thị trấn, khu dân cư vùng đồng bằng sông 
Cửu Long nhằm ổn định đời sống nhân dân vùng này vào mùa mưa lũ sẽ 
thu hẹp đáng kể khu chứa lũ rộng lớn vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác 
Long Xuyên và lẽ đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới quá trình lòng dẫn sông 
Cửu Long. 

Bờ bao Tân Thành - Lò Gạch làm tăng lưu lượng vào rạch Hồng Ngự 
và tràn vào Tứ Thường gây biến đổi mạnh lòng dẫn sông Tiền đoạn Tân 
Châu Hồng Ngự. Các kênh cầu thoát lũ qua đường 1A ra sông Tiền làm 
tăng dòng ngang, làm biến đổi sự phân bố dòng chảy ảnh hưởng tới lòng 
dẫn sông Tiền đoạn từ Phong Mì đến Mỹ Thuận, Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long. 

Tương lai không xa Campuchia sẽ thực hiện dự án bao đê sông 
Mêkông nhằm tránh ngập lụt cho thủ đô Phnômpênh và một số vùng dân cư 
khác. Dự án này sẽ làm tăng mực nước lũ hàng năm tại Tân Châu và Châu 
Đốc lên khoảng 0,5 m [2], như vậy chắc chắn xói lở bờ sông Cửu Long sẽ 
diễn ra mãnh liệt và phức tạp hơn nhiều. 
 Ở đây cũng cần nói thêm rằng, thay đổi mang tính vĩ mô do những 
biến đổi bất lợi của khí hậu toàn cầu - hậu quả của việc phá rừng,  gây ô 
nhiễm môi trường v.v… do con người đem lại, cũng có ảnh hưởng tới xói lở 
bờ sông bờ biển.    
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG III 
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 phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trên sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, 
12/1997. 

2- ThS. Tô Văn Trường, Quy hoạch lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long,  
TP. Hồ Chí Minh, tháng 9/1998. 
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Chương IV 
 

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG VÀ HÌNH THÁI SÔNG 
VÙNG XÓI LỞ TRỌNG ĐIỂM TRÊN SÔNG CỬU LONG 

 
IV-1. NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH BIẾN HÌNH LÒNG SÔNG CỬU LONG 

Biến hình lòng dẫn của một con sông là một quá trình gắn liền sự 
hình thành, phát sinh và phát triển của con sông đó.  

Từ khi hình thành đến nay sông Cửu Long đã trải qua một quá trình 
vận động đầy những sự kiện lớn. Trước khi có được vị trí, kích thước, độ lớn 
như hiện nay, sông Cửu Long đã có một thời gian dài diễn biến rất phức tạp 
bao gồm các hiện tượng cắt dòng, tạo bãi, xói lở v.v… xảy ra liên miên. 
 Quá trình biến đổi lòng dẫn toàn tuyến sông Cửu Long trong giai 
đoạn 1890 -2000 được thể hiện trên hình IV-1. 
 
 

IV-2.  QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN LÒNG SÔNG CÁC VÙNG XÓI LỞ TRỌNG 
ĐIỂM TRÊN SÔNG CỬU LONG 

IV.2.1 Nghiên cứu biến hình lòng sông đoạn biên giới Việt Nam – 
Campuchia – Tân Châu – Hồng Ngự trên sông Tiền 

Đoạn sông nghiên cứu có tuyến lạch sâu dài 28 km gấp khúc chữ 
“chi” trên mặt bằng. Nếu lấy đường thẳng hướng Tây Bắc - Đông Nam nối 
đuôi cồn Tào và đuôi cù lao Long Khánh làm trục, đường lạch sâu sông có 
dạng như một đồ thị hình sin tương đối cân xứng với chu kỳ 20 km, biên độ 
6 km mà Tân Châu và Hồng Ngự là đỉnh và đáy. Quy luật vận động của 
đoạn sông này được gắn liền với sự tác động của dòng chảy xoắn và sự mất 
cân bằng tải cát theo phương ngang. Hiện nay đoạn sông này đang tồn tại 
hai dạng vận động, tuân theo hai quy luật diễn biến khác nhau: 

- Đoạn từ biên giới Việt nam – Campuchia đến kênh Tân Châu – Châu 
Đốc là đoạn sông thẳng, luôn tồn tại hai bãi bên và hai đoạn lạch sâu so 
le, đổi chỗ cho nhau thông qua sự dịch chuyển các bãi bên về hạ lưu. 

- Đoạn từ  Tân Châu đến xã An Bình (bờ tả), xã Phú Nhuận (bờ hữu hạ 
lưu của Hồng Ngự) là đoạn sông phân lạch có bãi giữa là cù lao Long 
Khánh. Quy luật vận động của đoạn sông phân lạch này tùy thuộc ở tình 
trạng phân chia lưu lượng nước và bùn cát ở đầu đoạn sông. 
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Hình IV-2  thể hiện một cách tổng quát quá trình diễn biến đoạn sông  
nghiên cứu giai đoạn 1966 – 2000, còn hình IV-4 (trong báo cáo chính), thể 
hiện quá trình biến đổi mặt cắt dọc tuyến lạch sâu giai đoạn 1895 – 2000 
của đoạn sông đó. 

Tài liệu địa hình lòng sông năm 1998 và tháng 11 năm 2000 (cuối 
mùa lũ lịch sử năm 2000), cho thấy đầu lạch Hồng Ngự đã hình thành bãi 
nổi lớn. Đây là xu thế diễn biến có lợi cho khu vực xói lở bờ sông Tiền khu 
vực thị trấn Hồng Ngự.  
 

IV-2.2  Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn sông Tiền, đoạn từ Cao Lãnh, 

 Sađéc tới Mỹ Thuận 

Đoạn sông Tiền từ Cao Lãnh, Sađéc tới Mỹ Thuận là vùng triều sông 
và giáp ranh của khu vực triều sông và triều biển. Dọc theo hai bên bờ 
đoạn sông này là những thị xã, thị trấn, trung tâm văn hóa lâu đời của Đồng 
Bằng Sông Cửu Long, đó là: thị xã Sađéc, thị xã Cao Lãnh, bến phà Mỹ 
Thuận. 

 Hình dạng trên mặt bằng lòng dẫn sông Tiền đoạn từ Cao Lãnh, 
Sađéc tới Mỹ Thuận  là đoạn sông phân lạch, dòng chính là hai đoạn sông 
cong hình chữ S liên tiếp ngược chiều nhau, trên đó thị xã Sađéc nằm trên 
một đỉnh cong đang ngày càng phát triển. Hình IV-5 diễn tả quá trình biến 
đổi lòng dẫn trên mặt bằng của đoạn sông nghiên cứu trong giai đoạn từ 
1890 đến năm 2000. 

Quá trình xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc đã làm uốn cong 
dần và mở rộng lòng dẫn, cùng với nó trục động lực, tuyến lạch sâu ngày 
càng ép sát bờ phải hình IV-6 (trong báo cáo chính).  
 Diễn biến của tuyến lạch sâu tại Sađéc giai đoạn 1895-2000, thể 
hiện qua sự gia tăng chiều sâu hố xói và sự dịch chuyển tâm hố xói về phía 
hạ lưu, được thể hiện trên hình IV-7 (trong báo cáo chính). 

 Đoạn bờ lõm sông Tiền tại khu vực thị xã Sađéc có rạch Nhà Thương 
nối liền giữa sông Tiền và sông Sađéc. Rạch có tác dụng thu hút dòng chảy 
của sông Tiền  vào sông Sađéc, vì thế đã góp phần làm cho trục động lực 
của dòng chảy và tuyến lạch sâu sông Tiền ngày càng ép sát vào phía bờ 
hữu (đoạn bờ sông thuộc địa phận thị xã Sađéc). Dòng chảy từ sông Tiền 
qua rạch Nhà Thương vào sông Sađéc là nguyên nhân gây ra xói lở bờ sông 
Sađéc khu vực trung tâm thị xã, phá hoại tuyến kè cừ bản thép dài 500 m 
được xây dựng từ trước giải phóng, gây sạt lở đường ô tô, phá hỏng cầu Cái 
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Sơn, sạt lở chợ Sađéc và đã đưa các khu nhà cao tầng  dọc theo bờ sông 
Sađéc vào tình trạng nguy hiểm. Chính vì thế, buộc chúng ta phải xây dựng 
hệ thống công trình chỉnh trị sông Sađéc gồm một tuyến kè bảo vệ bờ tại 
chỗ dài 944 m, một kênh đào đảm bảo giao thông thủy dài 487 m và đập 
khóa rạch Nhà Thương dài 100 m vào năm 1998. 

 Hiện nay quá trình diễn biến lòng sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 
vẫn đang còn tiếp diễn mạnh và dịch chuyển dần xuống hạ du. 

Sự tồn tại của khu vực Mỹ Thuận được coi như một nút co thắt khống 
chế của hình thái sông mà phía trên nó là đoạn sông phân lạch cong và phía 
dưới nó là đoạn sông phân dòng rẽ nhánh.  

Khu vực Mỹ Thuận còn là đoạn hợp lưu của sông Tiền và sông Sađéc 
ở phía thượng lưu và phân lưu của sông Tiền với sông Cổ Chiên ở phía hạ 
lưu. Vì vậy chế độ thủy lực, thủy văn ở vùng này rất phức tạp. 

Quá trình biến đổi lòng dẫn đoạn sông Tiền từ  Cao Lãnh, Sađéc tới 
Mỹ Thuận xem trên hình IV-5, IV-6 và IV-7. 

Quá trình biến hình lòng dẫn sông Tiền đoạn Sađéc - Mỹ Thuận cho 
thấy sự dịch chuyển đỉnh cong sông Tiền khu vực thị trấn Sađéc xuống hạ 
lưu đã kéo theo sự  dịch chuyển đỉnh cong Mỹ Thuận. Kết quả của sự dịch 
chuyển này đã gây nên hiện tượng xói lở bờ và sụp đổ bến phà Mỹ Thuận 
vào mùa lũ lớn năm 1978 và những năm có lũ lớn sau này khi bờ sông Tiền 
khu vực thị xã Sađéc bị xói lở mạnh thì vùng Bắc Mỹ Thuận cũng bị xói lở 
mạnh.  
 

IV-2.3  Nghiên cứu biến hình lòng sông Hậu khu vực Thành Phố 
Long Xuyên. 

 Đoạn sông phân lạch Châu Thành – Long Xuyên có phân lưu tại 
Châu Thành, hợp lưu tại Long Xuyên với chiều dài 9 km. Tại vị trí hợp lưu 
phía lạch phải lại có thêm phân lạch phụ có kích thước nhỏ hơn, bởi cù lao 
Phó Ba.  Phân tích tài liệu địa hình các thời kỳ lịch sử và hiện tại (1895-
1963-1977-1997-2000) cho thấy đoạn sông phân lạch Châu Thành – Long 
Xuyên có những biến đổi đáng kể trên mặt bằng, cùng với sự phát triển 
hoặc suy thoái của các lạch sông, cồn bãi phức tạp hình IV-8.  
 Phân tích tài liệu địa hình lịch sử  và hiện tại 1895 –1997 trên mặt 
cắt dọc hình IV-9 (trong báo cáo chính) cho thấy: 
 - Năm 1895: cao trình bình quân tuyến lạch sâu của lạch phải thấp  
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hơn lạch trái từ  6 -10 m. 
 - Năm 1997: cao trình bình quân tuyến lạch sâu của lạch phải thấp 
hơn lạch trái từ  3 - 6 m. 

-  Hiện nay sự tranh chấp giữa các lạch trên sông Hậu đoạn thành 
phố Long Xuyên vẫn đang tiếp diễn với tốc độ ngày một gia tăng. 

 

IV-2.4  Nghiên cứu biến hình lòng sông Hậu khu vực Thành Phố 
Cần Thơ 

Quá trình diễn biến, biến hình lòng sông khu vực thành phố Cần Thơ 
trong giai đoạn 1890 -2000 được thể hiện trên hình IV-10. 

 Đoạn sông Hậu chảy qua thành phố cần Thơ là đoạn sông phân lạch 
lệch, lạch chính và lạch phụ chênh lệch nhau rất nhiều về độ lớn. Theo số 
liệu thống kê nhiều năm cho thấy, tại khu vực kho xăng, khu vực cảng Cần 
Thơ, khu vực phường Bình Thủy, khu vực trạm lấy nước, Cồn Sơn, phường 
Cái Khế tốc độ xói lở đang có khuynh hướng tăng dần theo thời gian: từ 
2,67 m/năm cho giai đoạn 1953-1965, lên 5,17 m/năm cho giai đoạn 1965-
1991 và 5,67 m/năm cho giai đoạn 1991-2000 [1]. 

Diễn biến mặt cắt dọc tuyến lạch sâu sông Hậu đoạn Cần Thơ trong 
giai đoạn 1895-1999 được thể hiện trên hình IV-12 (trong báo cáo chính).  

 

IV-3  NGHIÊN CỨU CÁC QUAN HỆ HÌNH THÁI  SÔNG CỬU LONG  

  
IV-3.1  Xác định lưu lượng tạo lòng 
 
Kết quả tính lưu lượng tạo lòng theo 5 phương pháp, cho một số đoạn 

sông thuộc hệ thống sông Cửu Long được ghi trong bảng IV-2. Cho thấy trị 
số tính toán lưu lượng tạo lòng không có sự sai khác lớn giữa các phương 
pháp. Do đó, có thể lấy những giá trị trung bình trong bảng IV-2, ở những 
đoạn sông chịu ảnh hưởng của dòng chảy thượng nguồn là chính,  làm tài 
liệu tham khảo khi tính toán thiết kế các công trình chỉnh trị sông. 

Đối với các đoạn sông chịu ảnh hưởng chủ yếu của chế độ thủy triều 
cần phải được nghiên cứu sâu thêm về nhiều vấn đề trong đó có việc tìm 
phương pháp tính lưu lượng tạo lòng. 

      Bảng IV-2 
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Sông Tiền Sông Hậu Phương pháp 
tính QTL theo Tân Châu Vàm Nao Mỹ Thuận Châu Đốc Cần Thơ 

Leopold  20700 7200 12700 5250 13700 
Williams 19440 7162 15863  5691 16850  

Macaveev 17790 6459 11570  4914 12519  
Blench 21285 7833 13906 5981 14996 

   “Mực nước 
ngang bãi già”  

17637 5871 (#) 5188 (#) 

Trung bình 19370.4 6905 13510 5404.8 14516 
 

Đoạn sông Mỹ Thuận và Cần Thơ không thể tính lưu lượng tạo lòng 
theo phương pháp “mực nước ngang bãi già”, vì tại đó sông chịu ảnh hưởng 
lớn của thủy triều. 
  
 

IV-3.2  Nghiên cứu các quan hệ hình thái sông Cửu Long 

    a,  Quan hệ giữa tỷ số chiều rộng và chiều sâu với khoảng cách tính từ cửa 
sông và biên độ triều tại các mặt cắt ổn định trên sông Cửu Long  

Xây dựng quan hệ giữa B/hmin (tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều sâu 
trung bình của mặt cắt ứng với mực nước thấp nhất), B/hbf (tỷ lệ giữa chiều 
rộng và chiều sâu trung bình của mặt cắt ứng với mực nước vừa tràn bờ) với 
khoảng cách tính từ cửa sông tới các mặt cắt đó (X) và với biên độ triều tại 
mặt cắt đó (T) cho các mặt cắt ổn định trên toàn tuyến sông, sẽ nhận được 
những biểu đồ quan hệ vẽ trên hình IV-15. 

Một số nhận xét: 
- Tỷ số giữa chiều rộng và chiều sâu dòng chảy B/h  trên sông Cửu 

Long tăng dần từ thượng du về hạ du, theo quan hệ hàm số mũ. 
- Tỷ số B/h trên sông Cửu Long tăng cùng chiều với chiều tăng của 

biên độ thủy triều dọc theo sông, theo quan hệ hàm logarít. 
- Tỷ số B/h trên sông Cửu Long tăng nhanh trên đoạn sông tính từ 

mặt cắt cách biển 50 km tới cửa biển. 
-  So với sông Tiền, tỷ số B/h  trên sông Hậu tăng nhanh hơn, nhất là 

đoạn cửa sông. 
            



 Hình IV-14 : Vị trí của các mặt cắt trong những đoạn sông ổn định trên sông Cửu Long. 
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Hình IV-15: Quan hệ giữa tỷ lệ chiều rộng và chiều sâu của các mặt cắt 
ổn định với khoảng cách tính từ của sông tới mặt cắt đó X (km) và với biên độ 
triều tại mặt cắt đó T(m) 

Quan hệ  B/h và X trên sông Tiền

B/hmin = -58.453Ln(X) + 392.4
SE = 20.1% ; Ro = 0.846 ; R2 = 0.765

B/hbf = -28.051Ln(X) + 214.59
SE = 18.9% ; Ro = 0.761 ; R2 = 0.5746
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Hình IV-15, Quan hệ giữa B/h với X và giữa B/h với T của các 
mặt cắt ổn định trên toàn tuyến sông Tiền và sông Hậu 
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b, Sự thay đổi đường kính trung bình hạt cát đáy dọc theo dòng chảy sông 
Tiền 

Quan hệ giữa đường kính trung bình hạt cát đáy dọc tuyến sông Tiền với 
khoảng cách từ mặt cắt đang xét tới Tân Châu, được thể hiện trên biểu đồ 
hình IV-16 và biểu thức biểu thị mối quan hệ đó: 
 

D50x = 0,2379. e –0,0067.x

 
hệ số tương quan Ro = 0,862 và sai số SEDL= 21% 

 

Sự triết giảm đường kính trung bình hạt cát đáy sông Tiền

D 50 = 0.2379e-0.0067x

SEDL = 21% ; Ro = 0.862 
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Hình IV-16 : Quan hệ giữa đường kính trung bình hạt cát đáy dọc 
tuyến sông Tiền với khoảng cách từ mặt cắt đang xét tới Tân Châu 

 
c, Quan hệ giữa độ đục với lưu lượng dòng chảy tại một số trạm  

trên sông Cửu Long 
 

Trên cơ sở tài liệu đo đạc thực tế ở một số tram Tân Châu, Vàm Nao và 
Châu Đốc trong các mùa lũ 1980,1981,1982,1998, chúng ta xây dựng được 
những biểu đồ quan hệ giữa lưu lượng nước mùa lũ (Q) với lưu lượng bùn 
cát lơ lửng (Qs) và với hàm lượng bùn cát lơ lửng (Cs) cho riêng trạm Tân 
Châu hình IV-17 và cho cả các trạm Tân Châu, Vàm Nao và Châu Đốc 
hình IV-18. 
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Quan hệ giữa lưu lượng bùn cát lơ lửng và lưu lượng nước 
trong mùa lũ, tại Tân Châu

Qs = 8E-09Q3 - 0.0002Q2 + 1.3994Q
SEQs,Q = 45.2%; Ro = 0.748 
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Hình IV-17: Quan hệ giữa lưu lượng nước (Q), lưu lượng bùn cát lơ lửng 
(Qs) và hàm lượng bùn cát lơ lửng (Cs) tại trạm Tân Châu trong các mùa lũ 
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Quan hệ giữa hàm lượng bùn cát lơ lửng và lưu lượng trong mùa 
lũ tại Tân Châu, Châu Đốc và Vàm Nao

Cs = 3E-13Q3 - 9E-09Q2 + 8E-05Q
SECs,Q = 42%; Ro = 0.695
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Quan hệ giữa lưu lượng bùn cát lơ lửng và lưu lượng nước trong 
mùa lũ tại Tân Châu, Châu Đốc và Vàm Nao

Qs = 5E-09Q3 - 9E-05Q2 + 0.5787Q
SEQs,Q = 46%; Ro = 0.788; R2 = 0.7593
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Hình IV-18 : Quan hệ giữa lưu lượng nước (Q), lưu lượng bùn cát lơ 
lửng (Qs) và hàm lượng bùn cát lơ lửng (Cs) chung cho các  trạm Tân Châu, 

Vàm Nao và Châu Đốc trong các mùa lũ 1980,1981,1982,1998 
 



d, Sức tải cát của dòng chảy sông Hậu tại Châu Đốc 

Công thức kinh nghiệm tính sức tải cát lơ lửng cho đoạn sông Hậu 
khu vực Châu Đốc, dựa trên tài liệu thực đo nhiều năm, theo dạng công 
thức kinh nghiệm của GS. Trương Thụy Cẩn đề nghị có dạng: 
                           

1693,03

1824,0
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

ghW
VSo                  (IV-4) 

 
 Trong đó: 

      - So là sức tải cát lơ lửng trung bình trên mặt cắt ngang dòng 
chảy (kg/m3); 

- V là vận tốc trung bình trên mặt cắt ngang dòng chảy 
(m/s); 

                   - h  là độ sâu trung bình dòng chảy (m); 
                   - W  là tốc độ lắng chìm (m/s); 
          - g là gia tốc trọng trường (m/s2) và; 
          - K và m là những hệ số thực nghiệm. 
 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG IV 
 

1- Lê Xuân Thuyên và nnk, Báo cáo khảo sát, đánh giá và dự báo 
tình trạng sạt lở bờ sông Hậu, khu vực Cần Thơ. 

2-Dinh Cong San, Flood flow and River Morphology of the Lower 
Mekong River, AIT, Bangkok, Thailand, 2000 
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Chương V 
 

NGHIÊN CỨU DỰ BÁO XÓI LỞ BỜ SÔNG TIỀN  
KHU VỰC THỊ  XÃ SAĐÉC 

 
 Dự báo xói lở bờ sông Cửu Long là một trong những nội dung chính 

của dự án. Đây là một vấn đề nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn to lớn, 
đồng thời có ý nghĩa lý luận khoa học sâu sắc, nhưng đang là vấn đề khó ở 
tầm thế giới. 

Xói lở bờ sông nói riêng và biến hình lòng dẫn nói chung là hệ quả 
của sự tương tác giữa dòng chảy và lòng dẫn, nên nó mang tính không ổn 
định của dòng chảy, tính phức tạp của lòng dẫn. Hơn nữa, nó cũng chịu tác 
động đáng kể của các yếu tố nội sinh và nhân sinh, mà đến nay chúng ta 
chưa có khả năng đánh giá một cách định lượng.  
 

V-1.  XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TÍNH       
TỐC ĐỘ XÓI LỞ BỜ SÔNG TIỀN KHU VỰC THỊ  XÃ SAĐÉC 

 
Có thể viết công thức tính tốc độ xói lở bờ sông một cách tổng quát 

như sau: 
Bx = f( Mb, q, h, B, G, β, φ … )           (V-1) 
 

Trong đó: 
 Bx : Tốc độ xói lở bờ; 

  Mb: Độ biến động của bờ; 
  q  : Lưu lượng đơn vị dòng chảy; 
  ……………………. 
 
Nhưng để xác định công thức cụ thể ứng dụng cho tính toán thì còn 

rất khó. Vì ngoài những yếu tố thủy lực, bờ sông còn có thể bị lở do các yếu 
tố mất cân bằng cơ học, hóa học, do hoạt động kiến tạo, nước ngầm, sóng 
v.v…, mà chúng ta chưa thể định lượng được. 

Hiện nay, ba phương pháp xác định tốc độ xói lở bờ sông thường 
được dùng nhiều trên thế giới đó là: 

- Phương pháp xác định tốc độ xói lở bờ sông trên mô hình vật lý; 
- Phương pháp tính tốc độ xói lở bờ sông dựa vào các công thức kinh 
nghiệm; 

-Phương pháp tính tốc độ xói lở bờ sông trên mô hình toán; 



Xác định tốc độ xói lở bờ sông trên mô hình vật lý có nhiều ưu điểm, 
nhưng điều kiện vật chất, kỹ thuật hiện có ở nước ta chưa thể đáp ứng được.  
 Phương pháp tính tốc độ xói lở bờ sông bằng mô hình toán và phương 
pháp tính tốc độ xói lở bờ sông bằng công thức kinh nghiệm, là hai phương 
pháp có khả năng áp dụng vào điều kiện nước ta hiện nay. 
  

V-1-1. Phương pháp tính tốc độ xói lở bờ bằng công thức kinh nghiệm 
 

1. Công thức kinh nghiệm của Ibadzade tính tốc độ xói lở bờ  
sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 

 
Công thức Ibadzade đề xuất, dùng để tính tốc độ xói lở bờ cho những 

đoạn sông cong, có dạng dưới đây: 

Bxi = Bxo EXP ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

i

i

B
R

α            (V-8) 

Trong đó: 
- Bxi: tốc độ xói lở ngang (m/năm), tại mặt cắt thứ i; 
- Bxo : tốc độ xói lở ngang tại mặt cắt sạt lở lớn nhất của đoạn 

nghiên cứu (m/năm); 
- Ri : bán kính cong tại mặt cắt thứ  i (m); 
- Bi : chiều rộng sông tại mặt cắt thứ i (m); 
- α  : hệ số thực nghiệm. 

 Trên cơ sở tài liệu thực đo giai đoạn 1992-1997, 1997-2000 chúng ta 
xác định các hệ số thực nghiệm trong công thức của Izbazde cho từng giai 
đoạn, tương ứng với hệ số tương quan Ro và sai số tính toán E(%), được ghi 
trong bảng V-3. Hình V-2  thể hiện quan hệ giữa Bxi và Ri/Bi thực đo.  

      Bảng V-3 
Giai đoạn 
tính toán 

Công thức kinh nghiệm tính tốc độ 
xói lở bờ sông Tiền khu vực Sađéc 

α Ro E(%)

1992 – 1997 Bxi =16,622 EXP( - 0,142 
i

i

B
R ) 0,142 0,76 25 

1997 – 2000 Bxi = 94,102 EXP( - 0,14492 
i

i

B
R ) 0.4492 0,80 20 

1992 – 2000 Bxi = 34,189 EXP( - 0,2653 
i

i

B
R ) 0.2653 0,78 23 
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Biểu đồ tính tốc độ xói các giai đoạn 1992-1997, 1997-2000
trên sông Tiền đoạn thị xã Sađéc theo Ibadzade

(1997-2000)
Bxi = 94.102EXP(-0.4425(ri/Bi))

Ro = 0.80

(1992-1997)
Bxi = 16,622EXP(-0,142(ri/Bi))

Ro = 0,76
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Hình V-2: Biểu đồ quan hệ giữa Bxi và Ri/Bi vùng bờ lở sông Tiền khu vực thi xã Sađéc, 
Giai đoạn 1992-1997 và 1997-2000                                                                                       
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2. Công thức kinh nghiệm của Pôpốp tính tốc độ xói lở bờ 
sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 

  
Công thức của Pôpốp có dạng: 

                 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
o

oi
xi HH

HH
LT
FB

max

maxα
                          (V-9) 

Trong đó: 
- Bxi: tốc độ xói lở ngang (m/năm); 
- α : hệ số phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, (hệ số thực nghiệm); 
- F: diện tích khối đất bờ xói lở trong khoảng thời gian T năm (m2); 
- L: chiều dài đường bờ sạt lở của từng giai đoạn (m); 
- T: thời gian xói lở (năm); 
- Hmaxi : độï sâu lớn nhất tại mặt cắt tính toán thứ i (m); 
- Hmax : độ sâu lớn nhất của đoạn xói lở nghiên cứu (m); 
- Ho: độ sâu ổn định (tại mặt cắt quá độ) (m). 

 
Trên cơ sở tài liệu thực đo giai đoạn 1992 đến 1997 và 1997 đến 

2000, chúng tôi  xây dựng quan hệ giữa Bxi với X= (Hmaxi-Ho)/(Hmax-Ho), thể 
hiện trên hình V-3 và xác định được hệ số thực nghiệm  α, hệ số tương 
quan Ro,   sai số bình phương trung bình nhỏ nhất E(%) tính theo công thức 
kinh nghiệm của Pôpốp, tương ứng với từng giai đoạn được ghi trong bảng 
V-6. 

Bảng V-6 

Giai đoạn Công thức tính F/(LT) 
m/naêm)

α Ro E(%) 

1992 – 1997 Bxi = 1,732(F/LT) X 6,70 1,73 0,88 14 
1997 – 2000 Bxi = 1,73(F/LT) X 22,48 1,73 0,85 13 

  
Tổng hợp số liệu của cả hai giai đoạn, tại vùng bờ lở sông Tiền khu vực 

thị xã Sađéc, chúng tôi xây dựng được công thức kinh nghiệm V-10 tính tốc 
độ xói lở bờ cho khu vực này, chung cho mọi thời đoạn, với Ro= 0,80, E(%) 
= 18%. 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
o

oi
xi HH

HH
LT

FB
max

max64,1
                      (V-10) 
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Biểu đồ tính toán to ác độ xo ùi lơ û bơ ø so âng Cư ûu Long
đoạn Sa Đéc theo phương pháp Pôpo áp,

 giai đoạn 1992-1997

Bxi = 1,732 F/(LT) X
Ro = 0,88
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Biểu đồ tính toán to ác độ xo ùi lơ û bơ ø so âng Cửu Long
đoạn Sa Đéc theo phương pháp Pôpốp,

 giai đoạn 1997-2000

Bxi = 1,73 F/(LT) X
Ro = 0,86
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Hình V-3: Quan hệ giữa tốc độ xói lở và đại lượng X từ tài liệu thực đo 

giai đoạn 1992 – 1997, 1997 – 2000 trên sông Tiền –khu vực thị xã Sađéc  
 



V-1-2 Phương pháp tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 
bằng mô hình toán 

 
 

Mô hình toán được dựa vào ba mô hình cơ bản: mô hình dòng chảy, 
mô hình bùn cát và mô hình biến đổi đáy.  

Trên cơ sở nguồn tài liệu: 
+Tài liệu địa hình đo tháng 11 năm 2000 khu vực thị xã Sađéc trên sông 

Tiền, tỷ lệ 1/10.000. 
+Tài liệu mực nước đo tại Cao Lãnh và Mỹ Thuận cho một chu kỳ triều;  
+ Tài liệu hàm lượng bùn cát lơ lửng thực đo; 
+ Tài liệu đo trường lưu tốc dòng chảy tại một số mặt cắt ngang sông 

thuộc đoạn xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc, bằng máy đo ADCP 
(xem phụ lục ). 

Tính toán diễn biến xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc bằng 
mô hình dòng chảy hai chiều, mô hình vận chuyển bùn cát ba chiều và mô 
hình biến đổi lòng dẫn. Kết quả nhận được trường phân bố vận tốc trên từng 
mặt ngang, trường vận tốc dọc theo dòng chảy, trường phân bố độ đục trên 
các hình V-4, V-5. 

 
V-1-3. Tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc theo 

quan hệ hình học khối sạt lở 
 
Công thức tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc theo 

quan hệ hình học khối sạt lở có dạng: 
           Bx = α

LT
F                 (V-25) 

Trong đó: 
- Bx là tốc độ xói lở tại mặt cắt tính toán (m/năm); 
- α  hệ số thực nghiệm; 
- F là diện tích khối đất bờ bị xói lở trên mặt bằng (m2), trong 

khoảng thời gian T (năm); 
- L là chiều dài dải đất bờ bị xói lở (m) trên mặt bằng. 

 Từ tài liệu thực đo thực tế các giai đoạn, chúng ta xây dựng được các 
quan hệ hình học của khối sạt lở thể hiện trên hình V-6 và V-7 còn các biểu 
thức toán học thể biểu thị những quan hệ đó được ghi trong bảng V-7. 
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Mặt cắt cách tâm cung lở 1000 m vềphiá thượng lưu

Bxi = 2,6632F/(LT)
Ro = 0,76     E(%) = 29

0

40

80

120

0 5 10 15 20 25

F/(LT)
 (m/naêm)

B
xi

 (m
)

Mặt cắt cách trung tâm cung lở 500 m về phiá thượng lưu

Bxi = 3,445 F/(LT)
Ro = 0,77     E(%) = 28
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Mặt cắt tại trung tâm cung lở

Bxi = 4,6548 F/(LT)
Ro = 0,82     E(%) = 27
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Hình V-6 : Quan hệ giữa B xi  và F/(LT) tại các mặt cắt cách trung tâm cung 
lở 1000 m, 500 m về phiá thượng lưu và tại trung tâm cung lở  

Trung tâm nghiên cứu chỉnh trị sông & Phòng chống thiên tai - Viện KHTL Miền Nam  

33 



 

Mặt cắt cách trung tâm cung lở 500 m về phiá hạ lưu

Bxi = 3,9759 F/(LT)
Ro = 0,76     E(%) = 27
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Mặt cắt cách tâm cung lở 1000 m về phiá hạ lưu

Bxi = 3,000 F/(LT)
Ro = 0,77   E(%) = 30
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Hình V-7 : Quan hệ giữa B xi  và F/(LT) ở các mặt cắt  cách trung tâm 
cung lở 500 m và 1000 m về phiá hạ lưu tại Sa Đéc 

Bảng V-7 

Mặt cắt tính cách 
tâm cung lở 

Công thức tính tốc độ 
xói lở 

Hệ số tương 
quan 

Sai số 
E (%) 

1000 m về phiá 
thượng lưu 

Bx1 = 2,6632 
LT
F  Ro

 =  0,76 29 

500 m về phiá 
thượng lưu 

Bx2 = 3,4454 
LT
F  Ro

 =  0,77 28 

Tại tâm cung lở Bx3 = 4,6548 
LT
F  Ro =  0,83 26 

500 m về phiá hạ 
lưu 

Bx4 = 3,9757 
LT
F  Ro =  0,76 27 

1000 m về phiá hạ 
lưu 

Bx5 = 3,000 
LT
F  Ro

 =  0,77 30 
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V-1-4. Tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc theo 
công thức cải tiến của nhóm nghiên cứu 

 

  Kết hợp công thức của Pôpốp và công thức của chúng tôi suy ra từ 
quan hệ hình học khối sạt lở trình bày trong mục V-1-3, nhóm nghiên cứu 
đề xuất công thức dạng:  

β
α

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
o

oi
xi HH

HH
LT
FB

max

max
                (V-26) 

 Trong đó: 
         Các ký hiệu trong công thức (V-26) như  trong công thức (V-9) 

  β : Hệ số thực nghiệm.  

 Những công thức kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu đề xuất, cùng 
với hệ số tương quan, sai số bình phương trung bình, tương ứng với từng giai 
đoạn nghiên cứu được thể hiện trong bảng V-9 và mối liên hệ được thể hiện 
trên hình V-8.   

Bảng V-9 

Giai 
đoạn 

Công thức tính F/(LT) 
m/naêm

α β Ro E %

1992 - 
1997 

Bxi = 2,018(F/LT) X1,4213 6,70 2,02 1,42 0,88 8 

1997 - 
2000 

Bxi = 1,972(F/LT) X1,6474 22,48 1,97 1,64 0,86 8 

 
Tổng hợp tất cả các số liệu đo đạc đảm bảo độ chính xác, trong các 

giai đoạn để xây dựng công thức kinh nghiệm theo dạng V-26, chúng ta 
nhận được công thức tổng quát tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền khu vực thị 
xaõ Sañeùc:  

 
06,2

max

max01,2
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
o

oi
xi HH

HH
LT

FB                 (V-27) 

 
 
 Với hệ số tương quan Ro = 0,82 và sai số bình phương trung bình 
trong tính toán E(%) = 15%. 
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Biểu đồ tính toán tốc độ xói lở bờ sông Cửu Long
đoạn Sa Đéc theo phương pháp của 

nhóm nghiên cứu,  giai đoạn 1992-1997

Bxi = 2,018(F/LT) X1,4213

Ro = 0,88
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HìnhV-8: Biểu đồ quan hệ giữa Bxi và đại lượng X đoạn bờ lở sông Tiền 
khu vực thị xã Sađéc trong các giai đoạn 1992 – 1997, 1997 – 2000 theo 

công thức kinh nghiệm do nhóm nghiên cứu đề xuất 
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V-1-5. Xác định công thức tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền 
 khu vực thị xã Sađéc 

 
Phương pháp tính tốc độ xói lở bờ sông bằng mô hình toán, mặc dù 

đã có những bước tíến đáng kể nhưng do tính không ổn định của chế độ 
dòng chảy, tính đa dạng của vật liệu cấu tạo nên lòng dẫn, tính phức tạp 
của hiện tượng xói bồi, biến hình lòng dẫn theo thời gian và không gian, 
nên mô hình toán như hiện nay chưa đủ khả năng mô phỏng chính xác 
những biến đổi thực tế. Do đó kết quả tính toán bằng mô hình toán cho 
đoạn bờ lở sông Tiền khu vực thị xã Sađéc còn khác xa  với những gì đang 
diễn ra ngoài thực tế. Vì thế chúng tôi không sử dụng phương pháp mô hình 
toán làm luận cứ cho công tác dự báo xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã 
Sađéc trong giai đoạn hiện nay. 

Phương pháp tính tốc độ xói lở bờ sông, bằng công thức kinh nghiệm 
như những phân tích ở các mục trên là có khả năng, nhưng để chọn lựa 
công thức tối ưu trong số các công thức đã được xem xét, làm cơ sở cho 
công tác dự báo xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc, thì cần phải so 
sánh các hệ số tương quan cũng như sai số tính toán của từng công thức cho 
giai đoạn 1992 - 1997 được ghi trong bảng V-10, cho giai đoạn 1997 - 2000 
ghi trong bảng V-11 và cho cả hai giai đoạn 1992 - 2000 ghi trong bảng V-
12. 

      Bảng V-10 
Tác giả Công thức tính tốc độ xói lở bờ 

sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 
α Ro E(%)

Ibadzade Bxi =16,622 EXP( - 0,142 
i

i

B
R ) 0,142 0,76 25 

Poâpoâp Bxi = 1,732(F/LT) X 1,73 0,88 14 

Nhoùm NC Bxi = 2,018(F/LT) X1,4213 2,02 0.88 8 

       Bảng V-11 
Tác giả Công thức tính tốc độ xói lở bờ 

sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 
α Ro E(%)

Ibadzade Bxi = 94,102 EXP( - 0,14492 
i

i

B
R ) 0.4492 0,80 20 

Poâpoâp Bxi = 1,73(F/LT) X 1,73 0,85 13 

Nhoùm NC Bxi = 1,972(F/LT) X1,6474 1,97 0,86 8 
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       Bảng V-12 
Tác giả Công thức tính tốc độ xói lở bờ 

sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 
α Ro E(%)

Ibadzade Bxi = 34,189 EXP( - 0,2653 
i

i

B
R ) 0.2653 0,78 23 

Poâpoâp Bxi = 1,64.(F/LT) X 1,64 0,80 18 

Nhoùm NC Bxi = 2,01.(F/LT) X 2,06 2,06 0,82 15 

 
 Phân tích so sánh kết quả tính toán về độ chính xác, tính ổn định, hệ 
số tương quan của các công thức được thể hiện trong các bảng V-10, V-11 và 
V-12 cùng với những yêu cầu về tài liệu cơ bản dùng cho tính toán, khả năng 
đảm bảo độ chính xác trong việc đo đạc các thông cơ bản đó và cuối cùng là 
khối lượng tính toán yêu cầu giữa các dạng công thức kinh nghiệm dùng để 
tính tốc độ xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc đã được nêu ở các mục 
trên, chúng tôi kiến nghị chọn công thức cải tiến của nhóm nghiên cứu,  làm 
cơ sở cho việc dự báo xói lở bờ khu vực này. 

 
 

V-2.  XÂY DỰNG CÔNG THỨC DỰ BÁO  XÓI LỞ BỜ SÔNG TIỀN KHU VỰC 
THÒ XAÕ SAÑEÙC  

 
Công thức dự báo phạm vi xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc 

được xây dựng trên cơ sở công thức tổng quát tính tốc độ xói lở bờ do nhóm 
nghiên cứu đề xuất, có dạng: 
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Trong đó:  

- Bi chiều rộng sạt lở bờ tại mặt cắt thứ i trong khu vực xói lở, 
sau khoảng thời gian t năm; 

- K là hệ số an toàn, xét đến mức quan trọng khác nhau giữa 
các khu vực sạt lở; 

 - t thời gian dự báo tính bằng năm; 
 - Các ký hiệu khác như đã trình bày ở phần trên. 
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V-3.  ỨNG DỤNG DỰ BÁO  PHẠM VI XÓI LỞ BỜ SÔNG TIỀN KHU VỰC 

 THÒ XAÕ SAÑEÙC  
 

V-3-1. Các bước tiến hành công tác dự báo xói lở bờ sông Tiền khu vực thị 
xaõ Sañeùc 

 
1. Chuẩn bị tài liệu cơ bản cho công tác dự báo. 
2. Tính toán dự báo. 
3. Định vị đường viền xói lở ngoài thực địa cho từng giai đoạn. 
4. Thông báo phạm vi sạt lở, đồng thời đề nghị các phương án, các 

giải pháp phòng tránh thiên tai thích hợp ứng với từng giai đoạn cho điïa 
phương, cho các cơ quan cần quan tâm. 

 
V-3-2.  Dự báo phạm vi xói lở bờ sông Tiền khu vực thị xã Sađéc cho các 

giai đoạn 2002, 2005 và 2010 
 
Dự báo phạm vi xói lở bờ cho giai đoạn từ nay đến năm 2002, đến 

năm 2005 và đến năm  2010, được ghi trong Bảng V-11 và đường viền mép 
bờ sạt lở ứng với các giai đoạn dự báo được thể hiện trên Hình V-9. 

Bảng V-11 

Chiều rộng lấn sâu vào bờ (m) đến năm Mặt cắt 
(Sañeùc) 2002 2005 2010 

I 12 33 55 
III 17 54 93 
V 22 63 110 

VII 39 98 137 
IX 79 163 265 
XI 57 134 276 

XIII 52 110 204 
Diện tích mất 

đất (ha) 
39 81 143 
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